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QUY ĐỊNH 
QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP VÀ THỜI HẠN XỬ LÝ CÔNG VIỆC THUỘC CHỨC NĂNG CỦA CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1496  /QĐ-BTM   ngày 19  tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại )          

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về quy trình tác nghiệp, thời hạn xử lý đối với một  số công việc thuộc chức năng của Cục Quản lý Cạnh tranh.

2. Việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý và lưu trữ văn bản thuộc các lĩnh vực khác thực hiện theo Quyết định số 0292/2005/QĐ-BTM ngày 25/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tất cả cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Cục Quản lý Cạnh tranh và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Mục tiêu của Quy định

Tăng cường tính công khai, minh bạch và đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý văn bản; bảo đảm chất lượng và hiệu quả điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chương II

QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 4. Quy trình tác nghiệp và thời gian giải quyết công việc 

Quy trình tác nghiệp và thời gian giải quyết công việc được thực hiện  theo Phụ lục số I kèm theo bản Quy trình này
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Đ/c Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra thực hiện Quy định này.
Điều 6. Xử lý vi phạm

Lãnh đạo, chuyên viên Cục Quản lý Cạnh tranh và các đơn vị, cá nhân liên quan vi phạm Quy định này, không tạo điều kiện hoặc cản trở việc thực hiện Quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.
PHỤ LỤC I

QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

LOẠI CÔNG VIỆC MANG TÍNH QUẢN LÝ

Nhận công văn đến theo phân công của Lãnh đạo Cục




          






           (07 ngày)
                     

     












1.1- Xác định nội dung cần nghiên cứu:

- Thông qua các kiến nghị của các Bộ, Ngành có liên quan, của doanh nghiệp, của các cơ quan được uỷ quyền để phát hiện các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, các biện pháp tự vệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng .

- Đề xuất các cải cách thủ tục hành chính

- Bổ sung các quy định mới nhằm quản lý hoạt động cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, các biện pháp tự vệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

1.2- Cơ sở để nghiên cứu:

- Căn cứ vào pháp luật điều chỉnh hoạt động cần quản lý,

- Tham khảo các ý kiến của đồng nghiệp, lãnh đạo Vụ (cục), các Vụ (cục) liên quan,

- Trao đổi với các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan.

1.3- Thời gian giải quyết: phù hợp với đề nghị của các Bộ, Ngành. Trường hợp là đề nghị của các cơ quan được uỷ quyền thì thời gian giải quyết là trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được gửi đến Bộ Thương mại 

        Qui trình chung luân chuyển văn bản trong cục












      












Qui trình xử lý các nhóm công việc chuyên môn của CỤC

I. Qui trình xử lý các văn bản yêu cầu từ các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ












      Ký duyệt















II. 
LOẠI CÔNG VIỆC MANG TÍNH GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ 

CỦA DOANH NGHIỆP 

A/ SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP 




B/QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

I/ Cơ sở pháp lý: 


1. Luật số 27/2004/QH11 ngày 3-12-2004 về cạnh tranh (Luật Cạnh tranh) 

2. Luật số 36/2005/QH11 ngày 14-6-2005 về hoạt động thương mại (Luật Thương mại).

3. Luật số 33/2005/QH11 ngày 14-6-2005 về dân sự (Bộ Luật Dân sự).
4. Luật số 09/1998/QH10 ngày 02-12-1998 về khiếu nại tố cáo được sử đổi bổ sung bằng Luật số 26/2004/QH11 ngày 15-06-2004 (Luật Khiếu nại – Tố cáo)
5. Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29-04-2004 của UBTVQH về Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
6. Pháp lệnh số 22/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29-04-2004 của UBTVQH  về Chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
7. Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25-05-2002 của UBTVQH  về Tự vệ trong nhập khẩu hành hóa nước ngoài vào Việt Nam
8. Pháp lệnh số 13/1999/PL-UBTVQH11 ngày 27-04-1999 của UBTVQH  về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 


9. Các văn bản dưới luật có liên quan

10. Các Thỏa thuận, Hiệp định song phương, đa phương kỹ kết giữa Việt Nam với các quốc gia, khu vực về đầu tư và thương mại.

II/ Quy trình tác nghiệp:  

Dự thảo văn bản trình lãnh đạo theo đúng quy trình soạn thảo và ban hành văn bản

- Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.  

iii/ Điều tra, xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, vụ việc cạnh tranh không lành mạnh, giải quyết hưởng miễn trừ và thông báo tập trung kinh tế
A/ SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP
A1/ Điều tra, xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, vụ việc cạnh tranh không lành mạnh







 














 A2/ Thông báo tập trung kinh tế và đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế bị cấm


[image: image1]
A3/Quy trình đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh


B/NỘI DUNG VÀ THỜI HẠN CÔNG VIỆC

I/ Cơ sở pháp lý: 

1. Luật số 27/2004/QH11 ngày 3-12-2004 về cạnh tranh (Luật Cạnh tranh).
2. Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02-7-2002 của UBTVQH về xử lý vi phạm hành chính.
3. Nghị định 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002

4. Nghị định 164/2004/NĐ-CP ban hành quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính
5. Nghị định 110/2005/NĐ-CP  ngày 24/08/2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
6. Nghị định 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh
7. Nghị định 120/2005/NĐ-CP ngày 30/09/2005 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
8. Thông tư 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 110/2005/NĐ-CP  ngày 24/08/2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
II/ Quy trình tác nghiệp:  

Nghiên cứu hồ sơ, văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, thu thập chứng cứ, lấy lời khai của các bên liên quan, kiến nghị trưng cầu giám định, kiến nghị áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính, ..

 Thời gian giải quyết:  theo các quy định liên quan về trình tự, thủ tục  giải quyết các trường hợp miễn trừ và tố tụng cạnh tranh tại Luật Cạnh tranh và Nghị định 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh.
IV.
Qui trình điều tra, xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng biện pháp tự vệ 

A/ SƠ ĐỒ QUY TRÌNH 

A1/ Điều tra, xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp

[image: image2]

        A2/ Điều tra, xử lý vụ việc yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ






























B/ NỘI DUNG VÀ THỜI HẠN CÔNG VIỆC

I/ Cơ sở pháp lý: 

1. Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29-04-2004 của UBTVQH về Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
2. Pháp lệnh số 22/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29-04-2004 của UBTVQH  về Chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
3. Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25-05-2002 của UBTVQH  về Tự vệ trong nhập khẩu hành hóa nước ngoài vào Việt Nam.
4. Nghị định số 150/2003/NĐ-CP ngày  08/12/2003 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hành hóa nước ngoài tại Việt Nam.
5. Nghị định số 89/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
6. Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
II/ Quy trình tác nghiệp:  

Nghiên cứu hồ sơ, văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, xác minh hồ sơ yêu cầu áp dụng các biện pháp tự vệ trong nhập khẩu hành hóa nước ngoài tại Việt Nam / hồ sơ yêu cầu áp dụng các biện pháp chống bán phá giá/ hồ sơ yêu cầu áp dụng các biện pháp chống trợ cấp, lập và gửi bản câu hỏi cho các bên liên quan, tiến hành điều tra, lập báo cáo điều tra và các công việc cần thiết khác theo quy định của pháp luật về xử lý các vụ việc về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam,  về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài tại Việt Nam.
 Thời gian giải quyết:  theo các quy định liên quan về trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc về tự vệ, chống bán phá giá và chống trợ cấp  tại  03 Pháp lệnh và 03 Nghị định nêu trên.
V. QUY TRÌNH GIÚP ĐỠ DOANH NGHIỆP ỨNG PHÓ VỚI CÁC VỤ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI KIỆN CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ, CHỐNG TRỢ CẤP VÀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TỰ VỆ
A/ SƠ ĐỒ TÁC NGHIỆP
Thực hiện theo quy trình xử lý hành chính chung của Cục
B/ NỘI DUNG VÀ THỜI HẠN CÔNG VIỆC
I/ Cơ sở pháp lý: 

Chỉ thị 20/2005/CT-TTg về việc chủ động phòng chống các vụ kiện thương mại nước ngoài.
II/ Quy trình tác nghiệp:  

1. Nghiên cứu hồ sơ khởi kiện, văn bản quy phạm pháp luật nước ngoài ,  phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan đại diện  thương mại , các Bộ liên quan  để cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, VCCI, hiệp hội, chuẩn bị phương án vận động hành lang và giải trình kinh tế thị trường trong trường hợp cần thiết. 
2. Tích cực tiến hành hoạt động vận động hành lang (lobby) và quan hệ công chúng (public relations) để hỗ trợ cho việc kháng kiện. 

3. Tuỳ trường hợp cụ thể và quy định của luật pháp có thể đưa ra xử lý tại các thể chế song phương hoặc đa phương về trọng tài hoặc hoà giải, kể cả tại WTO sau khi nước ta gia nhập.

4. Trong quá trình xử lý vụ kiện, nếu các quy định của luật pháp cho phép và có khả năng hiện thực thì tiến hành đàm phán với các đối tác hữu quan về giải pháp thoả hiệp.

5. Sau khi kết thúc vụ kiện, phối hợp với các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp liên quan đề ra các biện pháp thích hợp để thực thi các phán quyết, rút kinh nghiệm, sắp xếp lại sản xuất kinh doanh để hạn chế hậu quả (nếu có) đối với ngành hàng mình.
 Thời gian giải quyết:  theo các quy định liên quan về giải quyết hành chính thông thường và phù hợp với các quy định thời gian giải quyết vụ kiện theo quy định riêng của pháp luật nước có doanh nghiệp khởi kiện doanh nghiệp Việt Nam.
VI. Xử lý hồ sơ khiếu nại bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
A/ SƠ ĐỒ QUY TRÌNH 

B/ NỘI DUNG VÀ THỜI HẠN CÔNG VIỆC

I/ Cơ sở pháp lý: 

1. Luật số 33/2005/QH11 ngày 14-6-2005 về dân sự (Bộ Luật Dân sự).
2. Luật số 09/1998/QH10 ngày 02-12-1998 về khiếu nại tố cáo được sử đổi bổ sung bằng Luật số 26/2004/QH11 ngày 15-06-2004 (Luật Khiếu nại – Tố cáo)
3. Pháp lệnh số 13/1999/PL-UBTVQH11 ngày 27-04-1999 của UBTVQH  về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
4. Nghị định số  69/2001/NĐ-CP quy định chi tiết  Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

II/ Quy trình tác nghiệp:  

Nghiên cứu hồ sơ, văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, xác minh hồ sơ, kiến nghị Lãnh đạo Cục xử lý theo thẩm quyền hoặc ký văn bản đề nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo
Thời gian giải quyết:  theo các quy định liên quan về giải quyết tố cáo trong Luật khiếu nại, tố cáo.
Văn thư Cục








Các Ban, VP





Chuyên viên





Chuyên viên





Chuyên viên





Lãnh đạo Cục





Chuyên viên





Chuyên viên





Lãnh đạo Cục





Chuyên viên





...





...





Lãnh đạo Bộ





Nhận công văn và trình Cục trưởng (Sáng: 11h00, Chiều: 15h00)








Điều tra viên được phân công tiến hành điều tra sơ bộ





Tiếp nhận, xử lý yêu cầu của văn bản và trình Lãnh đạo Cục theo thời gian và qui trình được qui định cho từng loại công việc cụ thể tại các Qui trình xử lý công việc được mô tả tại trang 5





Ký duyệt





Chỉnh sửa





Nhận văn bản từ  Phòng Tổng hợp và trực tiếp ban hành trong ngày





Cục trưởng





Phân giao nhiệm vụ và chuyển lại Văn thư Cục vào đầu giờ sáng, đầu giờ chiều





Xem xét, yêu cầu chỉnh sửa (nếu cần) và ký trình Lãnh đạo Bộ





Tiếp nhận văn bản từ Phòng Tổng hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu của LĐ Bộ





Xem xét, chỉnh sửa (nếu cần)�và ký trình Lãnh đạo Bộ





Nhận văn bản từ Phòng Tổng hợp�và trực tiếp ban hành trong ngày





Chỉnh sửa





Ký duyệt





Lãnh đạo Bộ





Lãnh đạo Ban





Lãnh đạo Cục





Chuyên viên





Chuyên viên





Lãnh đạo Cục





Chuyên viên





Lãnh đạo Bộ





Tiếp nhận văn bản từ Văn thư Cục. Nghiên cứu,�xây dựng phương án xử lý và trình Lãnh đạo Ban





Ký duyệt





Chỉnh sửa





Nhận văn bản và trực tiếp ban hành trong ngày





Xem xét, yêu cầu chỉnh sửa (nếu cần) và ký trình Lãnh đạo Bộ





Tiếp nhận văn bản từ Phòng Tổng hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu của LĐ Bộ





Xem xét, chỉnh sửa (nếu cần)�và ký trình Lãnh đạo Bộ





Nhận văn bản từ Phòng Tổng hợp�và trực tiếp ban hành trong ngày





Chỉnh sửa





Ký duyệt





Lãnh đạo Bộ





VB có yêu cầu thời hạn





VB không có yêu cầu thời hạn





Xử lý, trình Lãnh đạo Ban trước thời hạn tối thiểu 02 ngày làm việc








Xử lý theo quy định hiện hành








VB không có yêu cầu thời hạn





VB có yêu cầu thời hạn





VB có yêu cầu thời hạn





Lãnh đạo Cục





Các bên liên quan





Doanh nghiệp





Doanh nghiệp





Doanh nghiệp





Quyết định đình chỉ điều tra





Lãnh đạo Cục





Ký duyệt





Đầy đủ, 


hợp lệ








Chưa đầy đủ, hợp lệ





Ban hành VB





HĐ Cạnh tranh





Hồ sơ đề nghị hưởng M.trừ





Trình LĐ Bộ





Trả lời bằng văn bản








Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ








Quyết định về 


việc miễn trừ





Xin y/k các cơ quan liên quan








H§ xử lý VVCT





Điều tra viên được phân công tiến hành điều tra chính thức








Kiến nghị





Kiến nghị





Quyết định về 


việc miễn trừ





Bộ trưởng TM








Thủ tướng








Quyết định điều tra





Quyết định điều tra sơ bộ





Báo cáo kết quả điều tra sơ bộ





Trình LĐ Ban/VP





Lãnh đạo Cục





Nghiên cứu hồ sơ khiếu nại & trình Lãnh đạo Cục





Thực hiện tập trung hoặc không tập trung kinh tế căn cứ theo quyết định của Cục QLCT








Bộ trưởng TM





Hồ sơ khiếu nại do các bên liên quan nộp





Yêu cầu cung cấp thông tin





Cục Quản lý cạnh tranh





Hồ sơ không đầy đủ








Doanh nghiệp








Cục Quản lý cạnh tranh








Doanh nghiệp





Vụ việc cạnh tranh không lành mạnh





Thực hiện tập trung hoặc không tập trung kinh tế căn cứ theo quyết định của Cục QLCT











Báo cáo kết quả điều tra chính thức





Vụ việc hạn chế cạnh tranh





Quyết định về vụ việc cạnh tranh





Trả lời bằng văn bản





Xác định liệu có bị cấm hay không





Ký duyệt





Bộ hồ sơ hoàn chỉnh





Tiếp nhận văn bản từ Văn thư Cục. Nghiên cứu,�xây dựng phương án xử lý và trình Lãnh đạo Cục





Chỉnh sửa





Nhận văn bản và trực tiếp ban hành trong ngày





Xem xét, chỉnh sửa (nếu cần)�và ký trình Lãnh đạo Cục





Tiếp nhận văn bản  và chỉnh sửa theo yêu cầu của LĐ Cục





Xem xét, yêu cầu chỉnh sửa (nếu cần) và ký trình Lãnh đạo Cục





Nhận văn bản từ Phòng Tổng hợp�và trực tiếp ban hành trong ngày





Chỉnh sửa





- Xem xét, y/c nghiên cứu thêm (nếu cần) 





Bộ trưởng TM. quyết định áp dụng biện pháp tự vệ 





Yêu cầu bên khiếu nại bổ sung hồ sơ





Hồ sơ yêu cầu áp dụng đầy đủ, hợp lệ





Cục QLCT tiếp nhận Hồ sơ





Nộp Hồ sơ yêu cầu áp dụng





Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ





Kiến nghị





Kiến 


nghị





Kiến nghị





Kiến nghị





Chuyển hồ sơ vụ việc





Kiến nghị





Các bên gửi và Cục QLCT xem xét cam kết loại trừ





Bộ trưởng TM. quyết định đình chỉ điều tra và áp dụng biện pháp cam kết hoặc không chấp nhận biện pháp cam kết 





Bộ trưởng TM. quyết định áp thuế tạm thời 





Quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ





Bộ trưởng TM. ra Quyết định chấm dứt điều tra





Nghiên cứu các VBPL có liên quan





Cục QLCT đưa ra kết luân cuối cùng





Cục QLCT đưa ra kết luận sơ bộ





Cục QLCT tự lập Hồ sơ yêu cầu áp dụng





Bộ trưởng TM. ra quyết định điều tra 





Bộ trưởng TM. quyết định áp thuế 





Yêu cầu bên khiếu nại bổ sung hồ sơ





Hồ sơ yêu cầu áp dụng đầy đủ, hợp lệ





Cục Quản lý cạnh tranh





Côc QLCT





Nộp Hồ sơ yêu cầu áp dụng





Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ





Kiến nghị





Kiến 


nghị





Phân giao nhiệm vụ và chuyển lại Văn thư Cục vào đầu giờ sáng, đầu giờ chiều





Cục trưởng





Tham khảo ý kiến (nếu cần)





Văn thư Cục





Điều tra viên





Điều tra viên





Kiến nghị





Yêu cầu bên khiếu nại bổ sung hồ sơ





Yêu cầu bên khiếu nại bổ sung hồ sơ





Hồ sơ khiếu nại đầy đủ, hợp lệ





Lãnh đạo Cục





- Xem xét, y/c nghiên cứu thêm (nếu cần) 


- Xin ý kiến các CQ liên quan (nếu cần)





Đầy đủ, 


hợp lệ








Chưa đầy đủ, hợp lệ





Doanh nghiệp





Cục Quản lý cạnh tranh





Hồ sơ thông báo





Doanh nghiệp





Đề nghị hưởng miễn trừ





Thông báo tập trung kinh tế





Trả lời bằng văn bản





Doanh nghiệp





Cục Quản lý cạnh tranh








Doanh nghiệp








Cục Quản lý cạnh tranh





Yêu cầu cung cấp thông tin





Bộ trưởng TM








Quyết định về 


việc miễn trừ





Kiến nghị





Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ








Trả lời bằng văn bản








Hồ sơ đề nghị hưởng M.trừ





Chưa đầy đủ, hợp lệ





Đầy đủ, 


hợp lệ








Doanh nghiệp





Các bên liên quan





Thực hiện hoặc không thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo quyết định của Cục QLCT








Bộ trưởng TM. ra quyết định điều tra 





Cục QLCT tự phát hiện dấu hiệu cần áp dụng biện pháp tự vệ





Cục QLCT tiến hành điều tra





Lấy ý kiến của các Bộ ngành liên quan





Bộ trưởng TM. ra Quyết định chấm dứt điều tra





Quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ





Bộ trưởng TM. quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời 





Bộ trưởng TM. quyết định đình chỉ điều tra và áp dụng biện pháp cam kết 





Các bên gửi và Cục QLCT xem xét cam kết loại trừ





Kiến nghị





Chuyển hồ sơ vụ việc





Cục QLCT kết thúc điều tra và làm báo cáo điều tra





Chuyển hồ sơ tới cơ quan hữu quan yêu cầu giải quyết





Cục QLCT ra quyết định giải quyết theo thẩm quyền





Cục QLCT xác minh hồ sơ khiếu nại








Cục QLCT thụ lý hồ sơ khiếu nại








Nộp hồ sơ khiếu nại của người tiêu dùng








Chuẩn bị phương án thu thập thông tin  và vận động hành lang























Trình LĐ Cục





Văn thư Bộ





Lãnh đạo Ban/VP























Lãnh đạo Cục





Chuyên viên





Lãnh đạo Ban





Chuyên viên





Chuyên viên





Lãnh đạo Ban





Chuyên viên





Xem xét, chỉnh sửa (nếu cần)�và ký trình Lãnh đạo Cục





Chuyên viên





Lãnh đạo Ban























Lãnh đạo Ban








Xử lý theo quy định hiện hành








Xử lý trước thời hạn tối thiểu 01 ngày làm việc





VB không có yêu cầu thời hạn











Rút hồ sơ yêu cầu áp dụng





Rút hồ sơ yêu cầu áp dụng
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